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Hút thuốc lá và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành 25-64 tuổi  
tại quận Đống Đa, Hà Nội  

 
Trần Khánh Toàn,  

Nguyễn Thị Kim Chúc, Nguyễn Hoàng Long 
Tóm tắt 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm khảo sát thực 

trạng hút thuốc lá và một số yếu tố liên quan ở người 
trưởng thành 25-64 tuổi tại quận Đống Đa, Hà Nội. 
2093 đối tượng qua chọn mẫu định suất cho từng 
nhóm tuổi, giới được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi cấu 
trúc. Kết quả cho thấy tỷ lệ hút thuốc ở nam giới nam 
giới vẫn ở mức cao (54,6%), gấp nhiều lần so với nữ 
giới (1,7%) ở tất cả các nhóm tuổi. Đa số những người 
hút thuốc hiện tại là hút thuốc hàng ngày. Những người 
tốt nghiệp phổ thông trung học và tốt nghiệp các 
trường chuyên nghiệp có tỷ lệ hút thuốc thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê so với những người tốt nghiệp trung học 
cơ sở trở xuống với OR lần lượt là 0,7 (95%CI: 0,5-0,9) 
và 0,5 (95%CI: 0,3-0,7). Chưa tìm thấy mối liên quan 
giữa hút thuốc lá với nghề nghiệp và kinh tế hộ gia 
đình. Cần đẩy mạnh thực hiện các chính sách phòng 
chống thuốc lá để giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới, nhất 
là nhóm có trình độ học vấn thấp. 

Từ khoá: hút thuốc lá, người trưởng thành, yếu tố 
liên quan. 

summary 
A descriptive cross-sectional study aims to describe 

smoking situation and related factors among adults 
aged 25-64 in Dong Da district, Hanoi. In total, 2093 
adults was recruited using quota sampling method for 
each gender and age group and were interviewed 
using a structured questionnaire. The results showed 
that the prevalence of smoking among men remains 
high (54.6%), much higher than women (1.7%) in all 
age groups. The majority of current smokers were daily 
smoking. The smoking rate was statistically 
significantly lower among persons who graduated from 
high school and professional school graduates than 
those who graduated from secondary school or less: 
OR = 0.7 (95% CI: 0.5 to 0.9) and 0.5 (95% CI: 0.3-
0.7), respectively. Significant association between 
smoking with occupation and household economic 
status were not found. Continuous and more 
comprehensive anti-smoking policy measures are 
needed for further prevent the increasing prevalence of 
smoking among men, particularly those who are less 
educated. 

Keywords: smoking, adult, related factors. 

Đặt vấn đề 
Thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng 

thứ hai trên thế giới sau tăng huyết áp đồng thời là một 
yếu tố nguy cơ tăng huyết áp [6]. Việt Nam là một 
trong những nước có tỷ lệ hút thuốc cao trên thế giới. 
Theo ước tính của WHO, có khoảng 8 triệu người Việt 
Nam sẽ bị tử vong do các căn bệnh liên quan đến 
thuốc lá [9]. Trong nỗ lực nhằm giảm thiểu tác hại của 
thuốc lá, năm 2012 Quốc hội đã thông qua Luật phòng 

chống tác hại của thuốc lá và năm 2013 Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, 
chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 [3]. Mặc dù 
vậy, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới và ở thanh thiếu niên 
vẫn còn ở mức cao. Theo số liệu điều tra năm 2010, tỷ 
lệ hút thuốc ở người trưởng thành là 47,7% ở nam và 
1,0% ở nữ [7]. 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm cung cấp 
thêm thông tin về thực trạng hút thuốc lá ở người 
trưởng thành trong cộng đồng. Mục tiêu của nghiên 
cứu là khảo sát thực trạng hút thuốc lá và một số yếu 
tố liên quan ở người trưởng thành từ 25-64 tuổi trên địa 
bàn quận Đống Đa, Hà Nội. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Địa bàn nghiên cứu: Tại cơ sở thực địa dịch tễ 

học DodaLab được thành lập năm 2007 bao gồm toàn 
bộ khoảng 38000 dân thuộc 11000 hộ gia đình của 3 
phường Kim Liên, Quang Trung và Trung Phụng, quận 
Đống Đa, Hà Nội [8]. 

2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang được thực hiện cuối năm 2008, đầu năm 2009. 

3. Đối tượng và cách chọn mẫu: Người trưởng 
thành từ 25-34 tuổi được chọn ngẫu nhiên dựa trên 
danh sách quản lý tại cơ sở thực địa DodaLab theo 
định suất (quota) gồm 250 người cho mỗi giới ở mỗi 
nhóm tuổi 25-34, 35-44, 45-54 và 55-64. Để dự phòng 
từ chối tham gia chúng tôi sử dụng thêm danh sách dự 
bị 50% số đối tượng cho mỗi nhóm tuổi và giới. Tổng 
cộng có 2097 đối tượng tham gia, 954 nam và 1143 
nữ. 

4. Phương pháp thu thập thông tin: Đây là một 
phần trong nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ bệnh 
không lây nhiễm theo phương pháp STEPwise của 
WHO (với 3 bước phỏng vấn yếu tố nguy cơ, đo nhân 
trắc và huyết áp, đo các chỉ số sinh hoá máu) áp dụng 
trong các cơ sở thực địa [4]. Đối tượng đồng ý tình 
nguyện tham gia sẽ được phỏng vấn bằng một bộ câu 
hỏi cấu trúc về các yếu tố nguy cơ trong đó có thuốc 
lá. Thông tin cá nhân được trích xuất từ cơ sở dữ liệu 
của DodaLab. 

5. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Stata 12.0 với 
các test Chi bình phương để so sánh tỷ lệ giữa các 
nhóm và phân tích hồi quy logistic đơn và đa biến để 
phân tích mối liên quan. Khoảng tin cậy 95% được sử 
dụng. 

Kết quả và bàn luận 
1. Thông tin về đối tượng nghiên cứu. 
Bảng 1 cho thấy, nhìn chung đối tượng nữ tham gia 

nhiều hơn so với nam, nhóm tuổi lớn tham gia nhiều 
hơn nhóm tuổi trẻ. Trình độ học vấn ở nam cao hơn so 
với nữ với 43,6% tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 
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trở lên (so với 34,7% ở nữ). Nghề nghiệp hay gặp nhất 
ở nam là công chức hoặc làm công việc văn phòng 
(31,2%) và ở nữ là các nghề khác, chủ yếu là nội trợ. 

Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới 

 
Nam Nữ 

n % n % 
Nhóm tuổi     
25-34 211 (22,1) 271 (23,7) 
35-44 247 (25,9) 302 (26,4) 
45-54 249 (26,1) 293 (25,6) 
55-64 247 (25,9) 277 (24,2) 

Trình độ học vấn     
Trung học cơ sở trở 

xuống 
279 (29,3) 400 (34,0) 

Phổ thông trung học 259 (27,2) 346 (30,3) 
Trung học huyên nghiệp 

trở lên 
416 (43,6) 397 (34,7) 

Nghề nghiệp chính     
Công chức văn phòng 298 (31,2) 272 (23,8) 
Lao động chân tay 164 (17,2) 103 (9,0) 

Kinh doanh buôn bán 227 (23,8) 289 (25,3) 
Nghề khác 265 (27,8) 479 (41,9) 

Kinh tế hộ gia đình     
Nghèo nhất 156 (16,4) 193 (16,9) 
Trung bình 635 (66,6) 751 (65,9) 
ít nghèo nhất 163 (17,1) 195 (17,1) 

Chung (n=2097) 954 (100) 1143 (100) 
 
2. Thực trạng hút thuốc lá. 
Tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới rất thấp so với nam giới 

(1,7% so với 54,6%). Nam giới hút thuốc nhiều hơn nữ 
giới ở tất cả các nhóm tuổi. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới 
vẫn còn ở mức cao bất chấp nhiều chương trình truyền 
thông và can thiệp phòng chống tác hại của thuốc lá 
đã được triển khai [1]. Các nhóm tuổi ở giữa (35-54) có 
tỷ lệ hút thuốc cao hơn so với nhóm tuổi trẻ và nhóm 
tuổi già hơn. Tỷ lệ hút thuốc hiện tại trong nghiên cứu 
này cao hơn so với điều tra hút thuốc ở người lớn Việt 
Nam năm 2010 (47,7% ở nam và 1,0% ở nữ từ 15 tuổi 
trở lên) [7] nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của 
Nguyễn Phương Hoa tại FilaBavi trong cùng thời gian 
(61,9% và 0,7% lần lượt cho nam và nữ) [2]. 
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ hiện hút thuốc hiện tại theo tuổi và giới (%) 
 
Gần 50% nam giới và 1,0% nữ giới trong độ tuổi 

25-64 hiện có hút thuốc hàng ngày (lần lượt chiếm 
khoảng 88% và 59% trong số người có hút thuốc hiện 
tại). Ngoài ra có 6,7% nam giới và 0,7% nữ giới trước 
đây đã từng hút thuốc hàng ngày. Tỷ lệ này cao hơn so 
với kết quả điều tra GATS năm 2010 do khác biệt  về 

cơ cấu tuổi, giới [7]. Tình trạng hút thuốc lá hàng ngày 
có liên quan chặt chẽ hơn với tăng huyết áp và các 
bệnh không lây nhiễm khác so với hút thuốc hiện tại 
nói chung (Bảng 2). 

Bảng 2. Tình trạng hút thuốc hàng ngày theo nhóm 
tuổi và giới 

Nhóm tuổi 
Nam Nữ 

Hiện 
tại 

Đã 
từng 

Chưa bao 
giờ 

Hiện 
tại 

Đã 
từng 

Chưa bao 
giờ 

25-34 43,1 7,6 49,1 0,7 0,4 98,9 
35-44 53,8 8,1 38,1 1,0 0 99,0 
45-54 55,0 6,0 39,0 1,7 1,4 96,9 
55-64 39,7 5,3 55,1 0,4 1,1 98,5 
Chung 48,1 6,7 45,2 1,0 0,7 98,3 
p (χ2) 0,001 0,244 
Trong mô hình hồi quy đa biến, tương tự như trong 

điều tra GATS [7], tỷ lệ hút thuốc hiện tại có mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê với giới và học vấn. Tỷ suất 
chênh giữa hút thuốc hiện tại ở nam so với nữ lên đến 
80 lần (95% CI: 49,5-129,6). Trong khi đó, tỷ lệ hút 
thuốc thấp hơn ở những người có trình độ học vấn cao 
hơn: OR=0,7 (95%CI: 0,5-0,9) ở nhóm tốt nghiệp trung 
học phổ thông và 0,5 (95%CI: 0,3-0,7) ở những người 
tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp so với những 
người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Điều này gợi 
ý cần tăng cường các chương trình truyền thông về tác 
hại của thuốc lá, tập trung vào các đối tượng có trình 
độ học vấn thấp. Khác với trong điều tra GATS, tình 
trạng hút thuốc hiện tại không có mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê với nghề nghiệp. Mặc dù tỷ lệ hút thuốc 
ở nhóm ít nghèo nhất thấp hơn so với nhóm nghèo 
nhất song mối liên quan trong mô hình hồi quy đa biến 
là chưa có ý nghĩa thống kê như ở một nghiên cứu tại 
Malaysia [5]. 

Bảng 3. Liên quan giữa hút thuốc hiện tại với một 
số yếu tố kinh tế xã hội 

 
Hút thuốc 
hiện tại n 

(%) 

Tỷ suất chênh 
hồi quy đa biến: 
OR (95%CI) 

Giới   

Nam 521 (54,6) 
80,1  

(49,5-129,6)* 
Nữ 19 (1,7) 1 

Nhóm tuổi   
25-34 tuổi 109 (22,6) 1 
35-44 tuổi 156 (28,4) 1,4 (1,0-2,0) 
45-54 tuổi 161 (29,7) 1,5 (1,0-2,1) 
55-64 tuổi 114 (21,8) 0,9 (0,6-1,3) 
Học vấn   

Trung học cơ sở 192 (28,4) 1 
Phổ thông trung học 154 (25,5) 0,7 (0,5-0,9)* 

Trung học huyên nghiệp trở lên 194 (23,9) 0,5 (0,3-0,7)* 
Nghề nghiệp chính   

Công chức văn phòng 153 (26,8) 1 
Công nhân, lao động thủ công 104 (38,9) 1,1 (0,7-1,6) 

Kinh doanh buôn bán 150 (29,1) 1,1 (0,7-1,6) 
Nghề khác 133 (17,9) 0,9 (0,5-1,5) 

Kinh tế hộ gia đình   
Nghèo nhất 95 (27,2) 1 
Trung bình 368 (26,6) 1,1 (0,8-1,6) 
ít nghèo nhất 77 (21,5) 0,8 (0,5-1,3) 
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Kết luận và kiến nghị 
Tỷ lệ hút thuốc hiện tại ở nam giới trưởng thành 25-

64 tuổi vẫn ở mức cao (54,6%), gấp nhiều lần so với nữ 
giới (1,7%) ở tất cả các nhóm tuổi. Đa số những người 
hút thuốc hiện tại là hút thuốc hàng ngày. Tỷ lệ hút 
thuốc hiện tại thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở những 
người có học vấn cao hơn: OR=0,7 (0,5-0,9) ở nhóm 
tốt nghiệp phổ thông trung học và OR=0,5 (0,3-0,7) ở 
nhóm tốt nghiêp các trường chuyên nghiệp so với 
những người chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống. 
Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa giữa hút thuốc 
hiện tại với nghề nghiệp và kinh tế hộ gia đình. Cần 
tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc 
lá và đẩy mạnh các chính sách phòng chống thuốc lá 
nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới, nhất là nhóm có 
trình độ học vấn thấp. 
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TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN ƯỚC TÍNH THEO THỜI GIAN  
CỦA BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN LUPUS TRONG CÁC ĐỢT ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ  

 
Vương Tuyết Mai, Lê Nhật Tiên 

Bệnh viện Bạch Mai 

Tóm tắt 
Đặt vấn đề: Một trong những biến chứng trầm trọng 

của VCT lupus là sự suy giảm chức năng thận, do đó 
việc theo dõi chức năng thận trong quá trình bệnh 
nhân bị bệnh VCT lupus là rất quan trọng. Chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Tìm hiểu sự 
thay đổi mức lọc cầu thận thời gian ở bệnh nhân viêm 
cầu thận lupus trong các đợt điều trị nội trú trong thời 
gian 2009-2010.  

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 
được thực hiện trên số 44 BN đã được chẩn đoán xác 
định viêm cầu thận lupus vào điều trị nội trú nhiều đợt 
tại khoa Thận - Tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai trong 2 
năm 2009 và 2010.  

Kết quả: Tuổi trung bình của các đối tượng nghiên 
cứu là 33,3 ± 12,9 tuổi. Trong đó, tỷ lệ nữ/nam xấp xỉ 
4/1. Tỷ lệ bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn V 
tăng có nghĩa thống kê, ở lần vào viện 1 là 14% và ở 
lần vào viện 2 là 23%. So sánh mức lọc cầu thận trung 
bình giữa 2 lần vào viện từ năm 2009-2010 của các đối 
tượng nghiên cứu được phân thành 2 nhóm: nhóm 
bệnh nhân có MLCT <60ml/phút/1,73m2, khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p<0,01; nhóm bệnh nhân có MLCT 
≥60ml/phút/1,73m2, sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê P=0,4 (P >0,05).  

Kết luận: Đối tượng nghiên cứu có MLCT ước tính 
<60ml/phút/1,73m2 thì MLCT ước tính giảm theo thời 

gian có ý nghĩa thống kê theo kết quả của những lần 
vào viện trong thời gian 2009-2010.  

Từ khoá: Mức lọc cầu thận ước tính, viêm cầu thận 
lupus.  

Summary 
Background. One of the most serious complications 

of lupus nephritis was the reduction of renal function, 
therefore, the monitoring renal function in patients with 
lupus nephritis was very important. We performed this 
study with the aim to find out the changing glomerular 
filtration rate in the in-patients with lupus nephritis 
treated during 2009-2010. 

Patients and methods. One retrospective study was 
performed on 44 patients were diagnosed lupus 
nephritis and had at least two periods treated at the 
Department of Nephrology-Urology, Bach Mai hospital 
in the two years: 2009 - 2010.  

Results. Mean age of patients were 33,3 ± 12,9 
years. Female/male ratio was 4/1. The percentage of 
patients with chronic kidney disease stage V increased 
with statistical significance, that was 14% in the first 
time in hospitalization and was 23% in the second time 
hospitalization. Compare the mean of estimited 
glomerular filtration rate (eGFR) for the study subjects 
between two times of hospitalization from 2009-2010. 
In the group of patients with eGFR <60ml/phut/1,73m2, 
the difference was statistically significant (p <0,01); in 


